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QUY CHẾ

CHI TIÊU NỘI BỘ VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số  04 /QĐ-QCCTNB  ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ

và quản lý tài sản công năm 2022)

A. MỤC ĐÍCH

· Tạo quyền chủ động trong việc chi tiêu tài chính cho Thủ trưởng đơn vị .

· Tạo quyền chủ động cho cán bộ viên chức trong đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao .

· Là căn cứ để thanh toán các khoản chi tiêu trong đơn vị, thực hiện kiểm soát của kho bạc, cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan tài chính và các cơ quan thanh tra kiểm toán theo qui định. 

· Quản lý tài sản đúng mục đích sử dụng.

· Thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

· Thu hút người có năng lực và ý thức trách nhiệm ở lại đơn vị. Phát huy, khuyến khích mọi người thực hiện tốt nhiệm vụ.
 
B. ĐỀ ÁN CHI TIÊU NỘI BỘ


          Trường Tiểu học Kim Đồng ban hành quy chế chi tiêu nội bộ tại đơn vị năm 2022 như sau: 
I. DỰ TOÁN UBND QUẬN GIAO

	Ngân sách cấp
	6.235.000.000

	1. Kinh phí tự chủ
	6.235.000.000

	2. Kinh phí không tự chủ 
	0

	3. Kinh phí thực hiện CCTL 
	0 

	Dự toán chi
	6.235.000.000

	1. Kinh phí tự chủ
	6.235.000.000

	+ Tiền lương, phụ cấp, các khoản nộp theo lương
	3.711.984.000

	+ Chi khác
	2.523.016.000

	+ Trừ tiết kiệm 10%
	371.955.600

	+ Trừ tiết kiệm 20%
	

	Kinh phí tự chủ còn lại được giao
	

	2. Kinh phí thực hiện không tự chủ
	0

	Bổ sung nhiệm vụ
	0

	2. Kinh phí thực hiện không tự chủ được giao
	

	3. Kinh phí thực hiện CCTL
	

	Tổng kinh phí được giao
	5.863.044.400


II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
	DỰ TOÁN CHI NGUỒN KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN NĂM 2022
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	ĐVT: đồng
	

	TT
	Nội dung
	Dự toán
	Dự toán
	Ghi chú

	 
	TỔNG NGÂN SÁCH
	5.863.044.400
	5.863.044.400
	 

	I
	Tiền lương, phụ cấp các khoản nộp theo lương
	 
	3.862.415.848
	 

	 
	Lương cơ bản
	 
	2.100.878.544
	 

	
	Tiền công
	
	126.590.400
	

	 
	Phụ cấp chức vụ
	 
	37.548.000
	 

	 
	Phụ cấp trách nhiệm 
	 
	5.364.000
	  

	 
	Phụ cấp đứng lớp
	 
	659.326.000
	 

	 
	Phụ cấp thâm niên nhà giáo
	 
	325.134.000
	 

	 
	BHXH
	 
	453.276.420
	 

	 
	BHYT
	 
	77.704.548
	 

	 
	BHTN
	 
	24.790.932
	 

	 
	KPCĐ
	 
	51.803.004
	 

	II
	Chi nghiệp vụ chuyên môn theo định mức
	
	571.000.000
	 

	
	Chi mua bàn ghế giáo viên
	
	40,000,000
	

	
	Chi mua sách giáo viên, thiết bị giảng dạy học tập 
	
	70.000.000
	

	
	Chi học tập bồi dưỡng nâng cao chuyên môn
	
	40.000.000
	

	
	Chi các nghiệp vụ chuyên môn khác
	
	421.000.000
	

	III
	Chi khác
	
	905.708.400
	 

	 
	Tiền công
	
	150.000.000
	 

	 
	Phụ cấp thể dục ngoài trời
	 
	10.508.400
	 

	 
	Vật tư văn phòng
	 
	20.000.000
	 

	 
	Điện 
	 
	80.000.000
	 

	
	Sổ sách, báo, tạp chí…
	
	10.000.000
	

	
	Nước 
	
	30.000.000
	

	 
	Thông tin liên lạc
	 
	5.000.000
	 

	 
	Công tác phí
	 
	25.200.000
	 

	 
	Khen thưởng
	 
	25.000.000
	 

	 
	Thu nhập tăng thêm
	 
	550.000.000
	 

	IV
	Chi mua sắm, sửa chữa tài sản
	 
	523.920.000
	 

	 
	Mua máy móc thiết bị…
	 
	100.000.000
	 

	 
	Sửa chữa thường xuyên TSCĐ và bảo dưỡng
	 
	283.923.752
	 

	 
	Mua sắm khác
	 
	140,000,000
	 

	 
	Tổng chi ngân sách
	 
	5.863.044.400
	 


1. Kinh phí tự chủ

a. Chi lương, tiền công, phụ cấp và các khoản đóng góp theo quy định: 

+ Tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp thanh toán theo hệ số trong bảng lương thực tế phát sinh của đơn vị có ký xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.


+ Các khoản BHXH, BHYT, KPCĐ trích nộp đúng theo quy định.

b. Chi khoán cho cá nhân: 

           - Công tác phí : 22.800.000 đ/năm


+ Hiệu trưởng : 500.000/tháng                      + Kế toán : 500.000đ/tháng


+ Phó Hiệu trưởng : 300.000đ/tháng             + Thủ quỹ : 300.000đ/tháng

                                                                                   + Văn thư : 500.000đ/ tháng

 -  Học phẩm cho CB, GV, NV trong 10 tháng công tác : 

Được cấp bằng hiện vật phát một năm 1 hoặc 2 đợt vào đầu mỗi kì của năm học theo định mức cho 01 người (sổ công tác, sổ giáo án, bút bi, phấn, bút nhớ….) không quá 200.000đ/học kỳ/người.

c. Chi hoạt động chung cho đơn vị:              

- Lao công,  bảo vệ : 136.800.000 đ 



+ Bảo vệ : 3.200.000đ/tháng/người  x 2 = 6.400.000 đ



+ Lao công : 3.000.000đ/tháng/người x 2  = 6.000.000đ

- Điện, nước: 


110.000.000 đ



+ Điện thắp sáng : dự kiến 7.000.000đ/tháng 

- Hỗ trợ nước uống HS : 11.00.000 đ (1075 học sinh)

- Điện thoại, cước phí Internet :



+ Cước phí Internet : 558.800đ/tháng



+ Cước phí điện thoại bàn + báo : 1.200.000đ/tháng

- Vệ sinh môi trường : 8.500.000đ/năm (theo hợp đồng với công ty môi trưởng)


       - Chi thanh toán dịch vụ công cộng, thuê mướn, thông tin, tuyên truyền liên lạc, chi sửa chữa thường xuyên, chi theo phát sinh thực tế của đơn vị trên tinh thần tiết kiệm.


Dự trù: 10.000.000đ
- Chi mua sắm cơ sở vật chất, vật tư, văn phòng phẩm đơn vị chỉ mua những vật tư văn phòng phẩm cần thiết phục vụ cho công tác giảng dạy và chuyên môn của công tác quản lý để tránh sự lãng phí.

Dự trù: 20.000.000đ

        - Chi khen thưởng theo đúng quy định của nhà nước chi tổ chức các cuộc thi chuyên môn tại đơn vị, tham gia các cuộc thi, các phong trào do cơ quan quản lý cấp trên theo đúng định mức quy định, trên tinh thần tiết kiệm.



Dự trù: 25.000.000đ. 

        - Tập thể lao động tiên tiến mức chi: 0.8 lần mức lương cơ sở = 1.192.000đ

        - Danh hiệu Chiến sỹ Thi đua cấp cơ mức chi: 1 lần mức lương cơ sở = 1.490.000đ.

        - Danh hiệu Lao động Tiến tiến mức chi: 0,3 mức lương cơ sở = 447.000 đ

- Chế độ phúc lợi tập thể: Chi mua chè, nước uống cho CBGVNV 25.000 đồng/người/tháng.
- Chế độ làm thêm giờ mọi CBVC phải có trách nhiệm hoàn thành công việc được giao theo giờ quy định, trường hợp đặc biệt theo yêu cầu của lãnh đạo phải làm thêm giờ được chi trả tiền thêm giờ theo văn bản quy định hiện hành, phải có bảng tính thêm giờ cụ thể được duyệt của cơ quan chủ quản, thực hiện theo các văn bản sau: 

- Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/6/2015 hướng dẫn về việc thực hiện chế độ trả lương làm thêm giờ.


- Mức chi đối với lao động làm các công việc khoán:


 + Ngày th​ưêng:        



 50.000 ®/ ngày/ ngư​êi


 + Ngày lễ, chủ nhật:



 100.000đ/ ngày/ ngư​êi

 
+ Trực ngày nghỉ lễ tết:



 100.000đ/ ngày/ ngư​êi

 
+ Trực đêm trong những ngày nghỉ tết nguyên đán: 100.000đ/ ngày/ ngư​êi


Ngoài ra phụ cấp làm thêm giờ ®ư​îc tính theo chế độ tiền lư​¬ng theo Điều 6 của Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH cụ thể nh​ư sau : 

Tiền l​ư¬ng làm  = tiền lư​¬ng     x       150%
     x 
     Số giờ thực tế

thêm giờ                 giờ                  200%,300%
        làm thêm

Trong đó : 

- 150% áp dụng đối với giờ làm việc vào ngày thư​êng.

- 200% áp dụng đối với giờ làm việc vào nghỉ.

- 300% áp dụng đối với  giờ làm việc vào ngày lễ hoặc nghỉ bù nếu ngày  lễ trùng với ngày nghỉ hàng tuần.

- Chế độ công tác phí:


+ Tiền tàu xe đi và về từ cơ quan đến nơi công tác thanh toán theo giá vé thông thường.


+ Tr​ưêng hợp đi bằng ph​ư¬ng tiện tự túc thì thanh toán: 4000đ/ Km (từ 15 km so với đơn vị đang công tác)


+ Phụ cấp đi công tác theo quyết định của Sở, Phòng GD&ĐT hoặc giấy triệu tập, quyết định của Hiệu trưởng cử đi thì thanh toán: 

Mức phụ cấp lưu trú để trả cho người đi công tác: 200.000 đồng/ngày.

Trường hợp đi công tác trong ngày (đi và về trong ngày) thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định mức phụ cấp lưu trú theo các tiêu chí: Căn cứ theo số giờ thực tế đi công tác trong ngày, theo thời gian phải làm ngoài giờ hành chính (bao gồm cả thời gian đi trên đường), quãng đường đi công tác và được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị.


* Chế độ tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác : 

- Đi công tác ở quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương và thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh, mức khoán: 450.000 đồng/ngày/người.

- Đi công tác tại huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương, tại thị xã, thành phố còn lại thuộc tỉnh, mức khoán: 350.000 đồng/ngày/người.

- Đi công tác tại các vùng còn lại, mức khoán: 300.000 đồng/ngày/người. 
Tất cả các trư​êng hợp thuê phòng nghỉ trên phải có chứng từ hợp lệ theo quy định của chế độ tài chính. Trư​êng hợp đi công tác ở vùng không có nhà nghỉ thì thanh to¸n(Kh«ng có hoá đơn tài chính) thì có giấy biên nhận, kèm theo bảng kê đề nghị thanh toán Nhà nư​íc ®ư​îc nơi đến công tác xác nhận và Hiệu tr​ưëng duyệt.

- Chế độ chi hội nghị và tiếp khách:

- Chi hội nghị: Chi theo quy định hiện hành : Thanh toán tiền trang trí, khánh tiết, phô tô tài liệu theo thực tế đảm bảo tiết kiệm.

+ Giải khát giữa giờ : 20.000đ/buổi(nửa ngày)/đại biểu.

+ Hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu khách mời không có trong danh sách của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập là: 200.000đ/ngày/người.

+ Ngoài ra trong những trường hợp khác thủ trưởng đơn vị chủ trì tổ chức hội nghị căn cứ tính chất cuộc họp và phạm vị nguồn ngân sách được giao quyết định mức chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu theo đúng chế độ, thông tư hiện hành.

- Chi thù lao báo cáo viên, giảng viên : ( 4 tiết/ buổi )

+ Giảng viên, báo cáo viên cấp thành phố : 
200.000 ®/ ngư​êi/ buổi. 
+ Giảng viên, báo cáo viên cấp xã (phường) : 150.000 ®/ ng​ưêi/ buổi.

- Chi tiếp khách: Chi theo quy định hiện hành (căn cứ TT71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018) 

- Sinh hoạt chuyên đề các tổ khối chuyên môn:


- Được thực hiện theo Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 về hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND ngày 5 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội. Cụ thể:


- Chi giảng viên, báo cáo viên là cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các đơn vị từ cấp huyện và tương đương trở xuống: Mức chi tối đa là 300.000đ/buổi.


- Chi các khoản công tác phí cho giảng viên, báo cáo viên do cơ quan đơn vị chủ trì tổ chức hội nghị chi theo quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị mình và được ghi rõ trong giấy mời giảng viên, báo cáo viên.


- Chi giải khát giữa giờ, mức chi tối đa không quá 20.000đ/buổi/ người(nữa ngày), 40.000đ/ngày/người.


- Chi hỗ trợ nhân viên phục vụ tổ chức tập huấn, chuyên đề, chuyên môn, nghiệp vụ tại các đơn vị trường học, mức hỗ trợ đối với các ngày làm việc trong tuần, tối đa 100.000đ/ngày/người.

  
- Giáo viên dạy trực tiếp chuyên đề tổ, khối, trường : 100.000®/chuyªn ®Ò.


- Ngoại khóa cấp trường( có quyết định của hiệu trường )


 Người hướng dẫn, chỉ đạo: 100.000®/ ng​ưêi/ ngµy.

- Thi giáo viên giỏi cấp tr​ưêng có quyết định của Hiệu tr​ưëng:

	        - Tr​ưëng ban chỉ đạo: 

        - Giám khảo:

        - Giáo viên đạt giải nhất:

        - Giáo viên đạt giải nhì:

        - Giáo viên đạt giải ba:

        - Giáo viên dự:

        - Phục vụ
	  100.000đ/ đợt/ ng​ưêi

  60.000đ/ đợt/ ng​ưêi

200.000đ/ ng​ưêi

150.000đ/ ng​ưêi

100.000đ/ ng​ưêi

  30.000đ/ buổi/ ng​ưêi

  30.000/ buổi / ngư​êi


	 - CÊp tr​ưêng: 

        - Chi thầy dạy :

        - Luyện tập học sinh : 

        - Đi thi đấu:    
	  50.000đ/ tiÕt/ ng​ưêi

    200.000đ/®ît

    50.000đ/ ng​ưêi/ ngày


- Trang phục cho giáo viên TD - đồng phục bảo vệ:
Thực hiện theo quyết định số 51/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về chế độ bồi dưỡng và trang phục đối với giáo viên thể dục trong cơ sở giáo dục.


- Trang phục cho giáo viên thể dục cấp theo năm học, mua theo chế độ tiêu chuẩn định mức và thanh toán theo định mức.

- Định mức: 2 bộ quần áo thể thao dài tay/năm; 02 đôi giầy thể thao/năm; 04 đôi tất thể thao/năm; 04 áo thể thao ngắn tay/năm.

Đối với giáo viên dạy kiêm nhiệm môn thể dục thì được hưởng bằng một phần hai chế độ của giáo viên dạy chuyên trách.


- Trang phục cho bảo vệ được cấp bằng hiện vật theo Điều 14 và  khoản 1 Điều 15 Thông tư 08/2016/TT-BCA ngày  16 tháng 2 năm 2016 về quy định trang phục cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp và khoản 1 Điều 16 Nghị định 06/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 quy định về bảo vệ cơ quan doanh nghiệp.

- Tiền ngoài trời cho giáo viên thể dục:

 
+ Chế độ tiền dạy thể dục ngoài trời ®ư​îc tính theo tiết thực hành thực tế dạy theo quyết định số 51 của thủ t​ưíng chính phủ ngày 16/11/2012 . 

         Mức chi = số tiết dạy thực hành thực tế x 14.500đ/tiết

- Định mức chi tăng thu nhập

* Tiền tiết kiệm tăng thêm thu nhập cho người lao động :

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập ( đơn vị do nhà nước đảm bảo toàn bộ kinh phí).

Sau khi thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho cán bộ công chức, viên chức và thực hiện nhiệm vụ chi hoạt động thường xuyên của đơn vị còn tiết kiệm được thì chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ giáo viên nhân viên. 

Căn cứ để tính tiền tăng thêm thu nhập: 

Dựa vào bình xét thi đua cá nhân hàng tháng và cuối năm đánh giá thành tích để xếp mức hưởng. Trong năm tài chính có thể tạm ứng thu nhập tăng thêm cho cán bộ giáo viên nhân viên theo nửa năm hoặc cuối năm làm 01 lần. 

Căn cứ vào số tiền cuối năm còn lại để chi  và do hiệu trưởng quyết định, nhưng không quá 0,3 tổng quỹ tiền lương cơ bản của viên chức, người lao động.

Số kinh phí chi tiết kiệm sẽ căn cứ vào số tiền tiết kiệm được của cơ quan sau khi hoàn thành hết nhiệm vụ trong năm tài chính vào cuối tháng 12 năm tài chính.

+ Xếp loại A Xếp loại Xuất sắc đánh giá hàng tháng : 100%.

+ Xếp loại B Xếp loại tốt đánh giá hàng tháng:   98%.

+ Xếp loại C Xếp loại hoàn thành nhiệm vụ đánh giá hàng tháng : 96%.

Kinh phí dự kiến chi cho tiết kiệm thường xuyên 1.500.000đ/tháng.Nhà trường tiết kiệm chi trong năm để tăng thu nhập cho CB - GV-NV trong biên chế vào dịp cuối năm sau khi đã hoàn thành các nghiệp vụ hoạt động phát sinh. 
III. Kinh phí đóng góp (từ tháng 1/2022 đến tháng 6/2022)


1. Tiền học hai buổi/ngày

	STT
	Môc chi
	Buổi 2
(100.000đ/HS/th¸ng)

	1
	Chi GV chủ nhiệm lớp, dạy môn cơ bản, GV bộ môn khác….. 
	72%

	2
	Quản lý BGH ( HT : 5,5 % ; PHT : 4,5 %)
	10%

	3
	Tổng phụ trách 
	2,0%

	4
	Thủ quỹ, kế toán (2% - 3%)
	5%

	5
	Chi phục vụ cơ sở vật chất ….
	8%

	6
	Chi phục vụ cho HS
	3%


2. Chăm sóc bán trú

	STT
	Môc chi
	Chăm sóc     (150.000®/HS/th¸ng )

	1
	Chi GV chủ nhiệm lớp
	25%

	2
	Quản lý BGH 

( HT : 5,5 % ; PHT : 4,5 %)
	10%

	3
	Trông trưa 
	32%

	4
	Thủ quỹ, kế toán (2% - 3%)
	5,0%

	5
	Lao công tạp vụ
	7%

	6
	Thanh kiểm tra
	2,5%

	7
	Y tế
	1,5%

	8
	Công tác thu
	2%

	9
	Phục vụ nấu ăn
	15%


3. Tiền ăn : Theo sự thống nhất của CMHS 25.000/ngày, số tiền đó gồm 1 bữa chính và 1 bữa phụ được thu và chi theo hợp đồng với công ty chế biến suất ăn Hoa Sữa (nấu ăn  tại trường)

4. Tiền trang thiết bị phục vụ bán trú : (căn cứ vào số lượng học sinh đăng kí và nhu cầu sử dụng của từng năm)

Chi : Mua sắm thiết bị đồ dùng phục vụ bán trú

+ Chăn bổ sung : 250.000  x  100    = 25.000.000 đ


+ Bàn ăn bán trú : 100.000  x  100  = 10.000.000 đ


+ Ghế ăn bán trú : 60.000  x 200     = 12.000.000 đ (ghế i-noc)


+ Chiếu bổ sung : 125.000  x 30     = 3.750.000 đ


+ Giấy đa năng(thay cho khăn mặt) : Hộp = 600 tờ

                                     96.250  x 200 hộp  = 19.250.000đ





Tổng số tiền chi : 70.000.000 đồng


Thu : Học sinh tham gia:  100.000 x 700 = 70.000.000đ



Tổng thu : 70.000.000 đồng   

5. Tiếng Anh :  Phần Trung tâm Bình Minh nhờ nhà trường trả hộ các nội dung chi phí liên quan đến chương trình phát sinh tại trường cho cán bộ, giáo viên, nhân viên


- Lớp 1,2 : (20%)



+ Quản lý : 3%

+ Kế toán, TQ : 2%



+ Giáo viên CN : 4%
+ GV phục vụ hỗ trợ : 8%



+ Cơ sở vật chất... : 3%


- Lớp 3,4,5 : (10%) 

+ Quản lý : 3%

+ Kế toán, TQ : 2%



+ Giáo viên CN : 3%
+ Phục vụ hỗ trợ : 2%

6. Nước tinh khiết

- Nước uống tinh khiết: thu 11.000đ/HS/tháng x 9 tháng (Chi trả 100% hợp đồng với công ty nước sạch Hà Đông) 


Các khoản thu nhập từ buổi 2, chăm sóc bán trú, tiếng Anh của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường sẽ được kê khai vào thu nhập cá nhân và được tính thuế cá nhân hằng năm theo quy định của Nhà nước. 

D. GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG ĐỂ THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN TỰ CHỦ: 

 Về quản lý tài sản công : Theo Quyết định số 04/QĐ-THKĐ  ngày 5 tháng 01 năm 2022 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Kim Đồng Ban hành Quy định về công tác quản lý tài sản công năm 2022.
Về quản lý tài chính, quản lý lao động : 

- Công khai, giám sát tài chính theo từng quý cho lãnh đạo và CBVC.

- Đối với điện, điện thoại, nước cơ quan, yêu cầu CB GV NV phải hết sức tiết kiệm trong sử dụng, chỉ sử dụng với mục đích chung không dành cho cá nhân.

- Bên cạnh đó, mỗi CB GV NV phải tự đề ra các giải pháp thực hiện tiết kiệm điện, nước, thiết bị đồ dùng… trên tinh thần tự giác thì việc quản lý, sử dụng kinh phí mới mang lại hiệu quả thiết thực.

- Tiết kiệm chi phí quản lý hành chính. Nêu cao tinh thần tiết kiệm trong quản lý tài sản và chi tiêu của mỗi CB GV NV, từ đó tạo động lực cho CB GV CNV phát huy hết hết năng lực, có tinh thần sáng tạo trong công việc.

- Tăng thu nhập chính đáng cho CB GV NV.

      - Nâng cao hiệu quả công tác, đảm bảo giờ giấc trong làm việc.


Trên đây là chi tiết quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công năm 2022 của trường Tiểu học Kim Đồng đề nghị UBND, Phòng TC - KH quận Hà Đông chấp thuận để đơn vị được tiến hành thực hiện./.
   Nơi nhận:           
- KB Hà Đông;

- Phòng TC-KH; PGDĐT;

- Bộ phận tài vụ;

- Lưu: VT.

	Chủ tịch công đoàn
Dương Thị Thơm
	HiÖu tr​Ưëng
Đinh Thị Thảo


	UBND QUẬN HÀ ĐÔNG

trường tiểu học kim đồng

------------

Sè: 04/ Q§ - THKĐ
	  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

Dương Nội, ngày 5 tháng 01 năm 2022


Quyết định

(Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công năm 2022)

Căn cứ Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ về việc quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 81/2016/NĐ-CP ngày 27/8/2021 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. 

Căn cứ Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị; 

Căn cứ Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 quy định về điều lệ trường tiểu học.

Căn cứ Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND thành phố Hà Nội quy định về thu, sử dụng các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội;

Căn cứ Nghị định số 11/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước

Căn cứ Thông tư số 62/2020/TT-BTC ngày 22/6/2020 của Bộ tài chính về hướng dẫn, kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ ngân sách Nhà nước qua kho bạc Nhà nước

 Căn cứ quyết định số 7368/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2021 của UBND quận Hà Đông v/v giao dự toán chi ngân sách năm 2022;

 Căn cứ Hội nghị cơ quan và Nghị quyết của Hội đồng trường trường Tiểu học Kim Đồng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội ngày 5 /1/2022 về việc xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công năm 2022; 

Quyết định


Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này “Quy chế chi tiêu nội bộ, bảo vệ, quản lý và sử dụng tài sản công năm 2022” của trường Tiểu học Kim Đồng.


Điều 2: Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công năm 2022 thực hiện từ ngày ký quyết định.


Điều 3: Các quyết định của trường trước đây liên quan đến chế độ chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4: Các ông (bà) trong Bộ phận tài vụ, các tổ chuyên môn, cá nhân trong đơn vị căn cứ quyết định thi hành./.

	   Nơi nhận:
- Phòng TCKH Hà Đông (để BC);
- Kho bạc Nhà nước Hà §«ng(để BC);
- Lưu: VT.
	           HIỆU TRƯỞNG


                                                                          Đinh Thị Thảo
